Chuyên đề 2
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LỚP 4,5 TRONG DẠY- HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU DẠNG BÀI MỞ RỘNG VỐN TỪ
I. Lí do chọn chuyên đề:
Tiếng Việt là tiếng nói phổ thông, tiếng nói dùng trong giao tiếp chính thức của các cộng đồng các dân tộc trên đất nước Việt Nam.
Để Tiếng Việt ngày càng trở thành công cụ đắc lực cho sự phát triển giáo dục, việc dạy tiếng phải nhằm vào cả 2 chức năng của ngôn ngữ: vừa là công cụ tư duy vừa là công cụ giao tiếp. 
Phân môn Luyện từ và câu có vị trí quan trọng trong dạy - học Tiếng việt. Qua đó, học sinh được mở rộng và hệ thống hoá vốn từ: bao gồm các từ Thuần Việt, thành ngữ, tục ngữ phù hợp với chủ điểm học tập của từng đơn vị học được trang bị kiến thức sơ giản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và văn bản, rèn luyện kĩ năng dùng từ đặt câu, liên kết câu và sử dụng dấu câu được bồi dưỡng ý thức và thói quen sử dụng tiếng Việt văn hoá trong giao tiếp.

Trong quá trình giảng dạy rất nhiều giáo viên đã có  cố gắng tìm tòi ,sáng tạo trong giảng dạy song  có một số giáo viên chưa tích cực nghiên cứu tài liệu tham khảo , kiến thức hiểu biết về tiếng việt chưa sâu dẫn đến việc đổi mới còn hạn chế, việc áp dụng các ph​ương pháp chưa đa dạng, linh hoạt. Trang thiết bị đồ dùng còn gây khó khăn không ít cho dạy và học. Học sinh còn khó khăn lúng túng trong việc tìm từ, chọn từ... do vốn từ của các em còn nghèo .
Từ thực tế trên, làm thế nào để tiết dạy Luyện từ và câu đạt hiệu quả cao? Làm thế nào để phát huy tính tích cực , rèn luyện và phát triển năng lực suy nghĩ, làm việc tự chủ, sáng tạo của cho mọi đối tượng học sinh? Tổ 4 + 5 đã họp, thảo luận và đi tới thống nhất thực hiện chuyên đề:  " Phát huy tính tích cực của HSlớp 4,5 trong dạy - học Luyện từ và câu dạng bài mở rộng vốn từ.
Ii. những Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học luyện từ và câu lớp 4+5 loại bài mở rộng vốn từ.
1. Nghiên cứu kĩ nội dung chương trình và bài dạy, xác định đúng mục tiêu, yêu cầu của tiết dạy theo chuẩn KTKN, phù hợp với nội dung diều chỉnh giảm tải.
- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung chương trình theo chuẩn  KTKN , nội dung điều chỉnh, giảm tải để có hệ thống chuỗi kiến thức, xác định được mối quan hệ giữa kiến thức mới và kiến thức cũ, giữa kiến thức của phân môn Luyện từ và câu với các phân môn khác trong Tiếng Việt.

- Nắm vững mục tiêu của bài học, nghiên cứu kĩ nội dung của bài dạy để lựa chọn phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học cho phù hợp, hiệu quả.

2. Thiết kế, xây dựng giáo án để dạy học theo yêu cầu chuẩn kiến thức môn học, phù hợp với từng đối tượng HS, cần lồng ghép GD BVMT, GD AN-QP (nếu có).

GV cần tiến hành phân loại học sinh để nắm được khả năng học tập của từng HS trong lớp. Dạy ND bài mới phải dựa trên kiến thức kĩ năng của HS ở bài học trước làm sao cho mọi HS được học và học được.
Trong mỗi tiết soạn và dạy, yêu cầu GV phải biết lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập, câu hỏi bám sát chuẩn KT - KN, GV phải xác định thật rõ ở tiết này, BT này, câu hỏi này nhằm cung cấp cho HS kiến thức gì, rèn kĩ năng gì, và tìm biện pháp thực hiện.

GV cần chú ý đến đối tượng HS sao cho đạt yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng môn học. Để làm được việc này thì ngay từ bước soạn giáo án, GV đã phải chú ý dự kiến các câu hỏi, các tình huống và các yêu cầu ở từng mức độ khác nhau cho HS trong từng phần. Cần quan tâm nhiều đến các đối tượng HS dạy lồng ghép giáo dục KNS và BVMT. Soạn và dạy cần bám sát các nội dung đánh giá HSTH theo thông tư 22. Từ đó đưa ra được PP và HTTC DH phù hợp với các đối tượng HS.
3. Lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp
- GV cần nghiên cứu kĩ mục tiêu, nội dung bài học, lựa chọn các phương pháp và  các hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, phong phú phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện lớp mình.
- GV cần lựa chọn, giao BT phù hợp với từng đối t​ượng, trình độ HS sao cho các em đều học đ​ược và đ​ược học đồng thời phát triển khả năng tư​ duycủa HS.

- Khi tổ chức dạy - học  với những bài tập dễ (cả lớp biết) thì nên cho HS làm việc cá nhân.
Những BT khó liên quan nhiều kiến thức, vốn sống, có nhiều phương án, ít HS biÕt...th× nên cho HS thảo luận  theo nhóm ( nhóm đôi, nhóm 4, nhóm 6, nhóm ngẫu nhiên,....) để kích thích hứng thú học tập và phát huy tính sáng tạo, ý thức kỉ luật khi làm việc tập thể của HS, tạo sự tương tác trong học tập giữa các đối tượng HS đồng thời giảm nhẹ khó khăn cho HS. GV cũng cần linh hoạt khi sử dụng các PP và HTDH phù hợp nhằm phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tích cực ở HS.
4. Phân loại từng dạng bài tập để hướng dẫn học sinh 
Dạy loại bài mở rộng và hệ thống hoá vốn từ, SGK lớp 4 + 5 xây dựng theo một số dạng bài tập :
a, Dạng 1: Tìm các từ ngữ ngữ cùng chủ đề (Tức là cùng biểu thị một phạm vi hiện thực nào đó) thì trước hết, phải cho HS hiểu biết về "phạm vi hiện thực ấy", về đối tượng mà từ gọi tên.

ở dạng bài tập này, cần cho HS tìm từ theo khả năng của các em. HS có năng khiếu có thể tìm được nhiều từ; song HS đại trà có thể tìm được một vài từ theo khả năng.

Trong bài học này, GV cần kết hợp lồng ghép giáo dục KNS, GD bảo vệ môi trường ở phần kết bài. GV kết hợp cung cấp cho HS một số hiểu biết về môi trường thiên nhiên Việt Nam và nước ngoài ... , từ đó bồi dưỡng tình cảm yêu quý, gắn bó với môi trường sống.

Ví dụ: Bài : Mở rộng vốn từ : Cái đẹp ( Sách TV lớp 5 )

Bài 1 : Tìm các từ thể hiện cái đẹp của con người .

GV cần phải cho HS hiểu " cái đẹp " là thể hiện vẻ đẹp bên ngoài và nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người. Từ đó HS tìm được các từ :
a, Thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người : tươi đẹp, xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn, xinh xẻo, tươi tắn, tươi giòn, rực rỡ, lộng lẫy, thướt tha, yểu điệu...

b, Thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người : thuỳ mị, dịu dàng, dịu hiền, đằm thắm, đôn hậu, nết na, tế nhị, chân thành, chân thực, thẳng thắn, chính trực, cương trực, dũng cảm, khảng khái...
b,Dạng 2 : Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ cho sẵn

- Khi hướng dẫn HS làm loại bài tập này, GV cần lưu ý:

+ Trước hết, để định hướng cho việc tìm từ của HS, GV có thể yêu cầu HS nhắc lại khái niệm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Trên cơ sở đó, gợi ý, hướng dẫn HS tìm từ theo yêu cầu của bài tập.

+ Để HS có điểm tựa trong việc tìm từ, GV có thể hướng dẫn cho HS giải thích nghĩa của từ cho sẵn và nêu một số ngữ cảnh  trong đó có sử dụng từ cho sẵn.. Bên cạnh đó, HS phải nắm được từ loại của từ cho sẵn vì từ cần tìm cũng phải cùng loại với từ cho sẵn.

Ví dụ: Bài: Mở rộng vốn từ : Trung thực - Tự trọng ( Sách TV lớp 4 - trang 48 )

Bài 1 : Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực.

Để HS làm được bài này GV cần cho HS giải nghĩa của từ " trung thực ". Dựa vào đó HS tìm từ cùng nghĩa với trung thực là: thật thà, thành thật, chân thật... Từ trái nghĩa với trung thực là: giả dối, giả tạo, gian dối, gian lận, gian giảo, dối trá...
c,Dạng 3: Tìm các từ có cùng yếu tố cấu tạo

Loại bài tập này gắn liền với những vấn đề về cấu tạo từ Tiếng Việt. Thường cho sẵn "yếu tố cấu tạo từ" (thường là tiếng có nghĩa) yêu cầu HS tìm từ phức có cùng yếu tố cấu tạo từ đã cho. Vì vậy, HS phải nắm được hai phương thức cấu tạo từ quen thuộc: phương thức ghép và phương thức láy thì việc tìm từ, tạo từ của HS mới tránh được sự cảm tính, ăn may, tránh được những tổ hợp không phải từ.

Ví dụ: Bài tập Luyện từ và câu lớp 5 yêu cầu: ghép tiếng "bảo" với một số tiếng để tạo thành từ phức có tiếng "bảo"(bảo: có nghĩa là giữ, chịu trách nhiệm).
 HS dựa vào phương thức ghép có thể ghép được các từ sau: bảo vệ; bảo quản; bảo thủ; bảo toàn, bảo tồn, bảo trì; bảo trọng; bảo vật; bảo lưu; bảo mật ...
HS dựa vào phương thức láy có thể tìm được: bảo bối...
d, Dạng 4: Giải nghĩa từ.  
GV cần lựa chọn các biện pháp như dùng trực quan, dùng đồng nghĩa, ngữ cảnh hay biện pháp định nghĩa v v ... tuỳ từng điều kiện, đặc điểm của từ, trình độ HS sao cho phù hợp.
Có 3 kiểu bài tập như sau:
*Kiểu 1: Cho sẵn cả nội dung (nghĩa của từ) và tên gọi (từ) yêu cầu HS phát hiện ra sự tương ứng giữa chúng.
Đây là kiểu bài tập nối từ ở cột A với nghĩa tương ứng của nó ở cột B.

Khi hướng dẫn HS thực hiện loại bài tập này, GV cần hướng dẫn giúp HS hiểu nghĩa của từng yếu tố ở 2 cột để thấy được sự tương ứng của từng cặp ( nghĩa - từ). Các em sẽ lần lượt lấy 1 từ (hoặc một ngữ) ở cột bên trái ghép với một ô ở cột bên phải xem có tương ứng không để nối lại với nhau (tránh việc nối theo quán tính, nối ăn may của HS).

Ví dụ : Nối thành ngữ , tục ngữ với mỗi nghĩa sau : 

Chơi với lửa.                                            Làm một việc nguy hiểm.
Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.                      Mất trắng tay.
Chơi diều đứt dây.                                   Liều lĩnh ắt gặp tai hoạ .   
Chơi dao có ngày đứt tay.                           Phải biết chọn bạn, chọn nơi sinh sống.
* Để dạy phân hoá đối tượng GV tổ chức cho HS nối theo yêu cầu.
GV có thể cho HS nêu hoàn cảnh vận dụng các thành ngữ, tục ngữ trên.
*Kiểu 2: Cho sẵn ND từ (các nét nghĩa của từ) yêu cầu tìm tên gọi (từ) hoặc sắp xếp các từ cho sẵn có cùng nhóm nghĩa đó vv..,

Ví dụ: Trong Mở rộng vốn từ: Tài năng (Tuần 19) Luyện từ và câu lớp 4.                  BT1 có yêu cầu: 

Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài:

Tài giỏi, tài nguyên, tài ghê, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa.

a, Tài có nghĩa là (có tài năng hơn người bình thường)

 M: tài hoa

b, Tài có nghĩa là (tiền của)

M: tài nguyên

GV cho HS sử dụng từ điển để hiểu nghĩa các từ trên rồi sắp xếp.

Ngoài ra để dạy theo đối tượng, phát triển năng lực học tập cho HS, GV có thể cho HS tìm thêm các từ ngữ khác có cùng nét nghĩa và đặt câu với một trong các từ đó.
*Kiểu  3: Cho sẵn từ, yêu cầu HS xác lập ND nghĩa.

Ví dụ: Bài Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường (Luyện từ và câu lớp 5)

Bài tập 1a có yêu cầu như sau:

- Phân biệt nghĩa của các cụm từ: khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên. Đây là một số cụm từ HS ít dùng còn ít sử dụng nên GV có thể biến đổi yêu cầu bài tập theo kiểu 1 như sau:

Nối từ ở cột từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B
                A                                                           B
	- Khu dân cư

- Khu sản xuất

-Khu bảo tồn thiên nhiên
	khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp.

khu vực dành cho nhân dân ăn, ở, sinh hoạt ... 
khu vực trong đó có loài cây, con vật và cảnh quan tự nhiên được bảo vệ giữ gìn lâu dài.


* Để dạy theo đối tượng GV giúp làm được bài và hiểu nghĩa của các cụm từ. 
Sau khi nối nghĩa thích hợp và hiểu nghĩa của từ, GV yêu cầu HS đặt câu với từ trên.

Lưu ý: Khi HS giải nghĩa các từ trên GV cũng cần chấp nhận nhiều cách diễn đạt khác nhau (đôi khi còn vụng về, "ngây ngô") miễn sao thể hiện được sự cảm nhận đúng và biết dùng từ không sai lạc về nghĩa. Từ đó, GV uốn nắn để các em biết cách giải nghĩa từ cho chính xác.
III. Quy trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ 3-5 phút
- Hình thức 1: Yêu cầu HS giải các BT hoặc nêu ngắn gọn những điều đã học ở tiết trước , cho VD minh hoạ.

- Hình thức 2: KT những kiến thức cũ có liên quan đến bài mới (không nhất thiết phải bài ngay trước đó).

*Việc kiểm tra bài cũ cũng cần chú ý đến đối tượng HS qua các câu hỏi và bài tập 
GV kiểm tra kiến thức cơ bản, trọng tâm của tiết trước. 
Kiểm tra kiến thức mở rộng của những tiết trước liên quan bài học

* Lưu ý: Trong cùng thời gian, có thể kiểm tra được nhiều HS (phối hợp KT HS trên bảng và HS dưới lớp) một cách nhịp nhàng.

 2. Bài mới

a, Giới thiệu bài (1-2phút)
- Hình thức 1: Giới thiệu trực quan.

- Hình thức 2: Lấy ND KT cũ để giới thiệu.

- Hình thức 3: Dạy học nêu vấn đề

b, Các hoạt động dạy học (28 - 32 phút)

- Đọc và xác định yêu cầu của bài tập.

- GV ( có thể cùng HS) làm mẫu một phần bài tập.

- GV tổ chức cho HS làm bài tập bằng các hình thức khác nhau (làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm đôi, nhóm 4, nhóm 6, nhóm ngẫu nhiên v v...). Tổ chức các trò chơi học tập.

- GV tổ chức cho HS nêu kết quả, trao đổi nhận xét KQ giải BT.

3. Củng cố, dặn dò (2-3 phút)

- Khắc sâu, mở rộng kiến thức cho HS bằng các câu hỏi củng cố, các BT hay các trò chơi nhanh.

- HS nhắc lại từ ngữ hay ghi nhớ của bài học.

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương những HS học tốt, những HS có cố gắng, tiến bộ trong học tập.

- Nhắc nhở HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
IV. Cách trình bày bảng

Thứ    ngày   tháng    năm

Luyện từ và câu

Tên bài

          Bài 1: ( Ghi yêu cầu)

          Bài 2: ( Ghi yêu cầu)

                                            Giáo án minh họa chuyên đề 

                                                        Luyện từ và câu

                                         MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM
I.  Mục đích- yêu cầu: 

- Mở rộng được một số từ ngữ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩa, từ trái nghĩa (BT1/73 ; BT 1 trang 83); hiểu nghĩa một vài từ theo chủ điểm (BT3/74).
- Biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp  (BT2, BT3/ 83). Biết sử dụng một số từ ngữ thuộc chủ điểm qua việc điền từ vào chỗ trống trong đoạn văn (BT4/74). 

- HS biết sử dụng từ ngữ đúng mục đích.
II. Đồ dùng : Bảng phụ ghi BT 3/74; Phiếu BT cá nhân (ghép BT 1/74 và BT 1/83.)
III. Các hoạt động dạy – học:

	A. Kiểm tra bài cũ: 1-2’                     
	

	Hỏi: Chúng ta đang học chủ điểm gì? Chủ điểm này có nội dung là gì? 
- GV nhận xét và chốt: Ta đang học chủ điểm Những người quả cảm. Chủ điểm nói về những người dũng cảm, dám đương đầu với khó khăn, có thể hi sinh bản thân mình vì lí tưởng cao đẹp.
	2 HS trả lời

- Em khác nhận xét, bổ sung.


	B. Bài mới: 30-32'
	

	1. Giới thiệu bài : 1’. Nêu đầu bài, nhiệm vụ tìm hiểu bài – Ghi bảng                
	HS nhắc lại đầu bài.

	2. Hướng dẫn làm bài tập:              
	

	Bài 1/83 (Phiếu BT: Tìm những từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với từ “dũng cảm”   M: Cùng nghĩa: can đảm;  Trái nghĩa: hèn nhát.)     (11-12’)  – Phát phiếu BT, gọi HS đọc yêu cầu.
Hỏi: + Thế nào là từ cùng nghĩa? Thế nào là từ trái nghĩa?

      + “Dũng cảm” có nghĩa là gì? 
- GV: Từ “dũng cảm” là 1 tính từ, vậy từ cùng nghĩa, trái nghĩa với “dũng cảm” cũng phải là tính từ. 

- Y/c HS thảo luận hoàn thành yêu cầu BT.
Lưu ý HS: Để tìm từ cùng nghĩa có thể tham khảo nội dung BT 1/74.
	HS làm bài nhóm đôi:

1 HS đọc trước lớp, lớp đọc thầm.

Từ cùng nghĩa: Từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Từ trái nghĩa: Những từ có nghĩa trái ngược nhau.

- Có dũng khí, dám đương đầu với thử thách, khó khăn, không sợ nguy hiểm ..

- HS thảo luận nhóm đôi, tìm từ và ghi trong phiếu. 

	TC HS thi tiếp sức: Chọn 2 nhóm, mỗi nhóm 5 em, kẻ đôi bảng lớp. HS nối tiếp ghi từ tìm được vào mỗi cột ở bảng nhóm mình. Hết vòng 1, viết tiếp vòng 2 (3 phút). GV cùng HS lớp làm trọng tài. Y/c tìm đúng từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ “dũng cảm”, viết đúng chính tả, không lặp lại từ. Nhóm ghi nhiều từ hơn là thắng cuộc.

	- GV và lớp tổ chức nhận xét, đánh giá, KL nhóm thắng cuộc.

- Y/c em khác  bổ sung từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ “dũng cảm”.

- GV ghi bổ sung vào 2 nhóm.

- GV hỏi thêm: + “dũng cảm” là thường chỉ phẩm chất của những ai? HS có thể  thể hiện sự “dũng cảm” trong việc gì?

+Theo em “nhút nhát” và “hèn nhát” giống và khác nhau thế nào?

GV: “nhút nhát” và “hèn nhát” cùng chỉ tính cách nhát, không mạnh bạo, song “hèn nhát” chỉ phẩm chất xấu. Là HS ta cần rèn phẩm chất tốt, không hèn nhát. 
	- 2 nhóm HS thực hiện trên bảng lớp. 

- HS dưới lớp đọc lại 2 nhóm từ trên bảng.

- HS nêu 

· HS trả lời.

· HS phát biểu.

	Bài 3/74: 5-6’.  HD làm bái cá nhân

Yêu cầu HS mở SGK, đọc đầu bài. 
	1 HS đọc yêu cầu của bải, lớp đọc thầm.

	Yêu cầu HS tự làm bài.
	1 HS làm bài trên bảng phụ, HS dưới lớp làm VBT.

	Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.
	Nhận xét bài và chữa bài cho bạn.

	Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- HS đọc lại lời giải nghĩa các từ. 

	Bài 2/83:  7-8’. HD làm bài cá nhân

 Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
	1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

	Gợi ý HS: Có thể tham khảo từ điển, hiểu đúng nghĩa từ để đặt câu. 

Lưu ý HS viết câu đúng ngữ pháp, nội dung phù hợp.
	- HS lựa chọn từ trong BT 1 để đặt câu, viết vào VBT. 2 em lên bảng viết câu.

	HD HS chữa bài trên bảng.

Gọi HS nêu câu đặt.
	HS nhận xét, chữa.

Tiếp nối nhau đọc câu mình đặt.

	GV nhận xét chung. 
	

	Bài 4/74: 5-6’. HD làm bài cá nhân

Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
	1 HS đọc yêu cầu của bài tập trước lớp.

	Yêu cầu quan sát tranh, cho biết nội dung tranh. Em biết gì về anh Kim Đồng?
	- HS nêu: Tranh vẽ …. Anh Kim ĐỒng là một thiếu niên dũng cảm….

	- Y/c HS tự điền từ ngữ để hoàn thiện đoạn văn kể về anh KĐ.                                       

- Yêu cầu HS nêu miệng kết quả điền từ.
	HS làm VBT.
HS đọc đoạn văn đã điền từ.

	Gọi HS nhận xét bài bạn làm. 
	Nhận xét bài của bạn

	Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
	- 1, 2 em đọc lại đoạn văn.

	Bài 3/83: 2-3’. HD làm bài cá nhân

 Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
	1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

	 Để ghép đúng cụm từ chúng ta làm thế nào?  
	HS trả lời- Nhận xét.

	Yêu cầu HS tự làm bài.
	1 HS làm bài trên bảng lớp. 

	Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.
	Nhận xét bài và chữa bài 

	Nhận xét, kết luận lời giải đúng. 

C. Củng cố, dặn dò: 1-2’. Nêu một số từ ngữ thuộc chủ đề Dũng cảm?

- Nhận xét tiết học. 
- Dặn dò : Hoàn thành các BT nếu chưa làm xong ở lớp, chuẩn bị bài sau : Câu khiến.
	· HS nêu


	ý kiến của BCM
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